	Ubnd tỉnh Đồng nai

Sở công nghiệp

Báo cáo

THỰC HIỆN kế hoạch năm 2001 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2002 

của ngành công nghiệp đồng nai

tháng 2-2002




phần i

tình hình sản xuất công nghiệp năm 2001

I. kết quả thực hiện kế hoạch năm 2001

1. Kết quả thực hiện theo thành phần kinh tế:

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2001 đạt 20.343 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ (chưa tính các doanh nghiệp phụ thuộc trên địa bàn) và bằng 96,87% so với kế hoạch năm 2001, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

2001
	Thực hiện 2001
	So với kế hoạch (%)
	So năm trước (%)
	Tỷ trọng (%)

	Tổng số
	20.999
	20.343
	96,87
	113,07
	100,00

	1. Khu vực trong nước
	7.499
	8.253
	110,50
	112,20
	40,57

	- Quốc doanh TW
	4.353
	4.383
	100,70
	100,10
	21,55

	- Quốc doanh ĐP
	1.146
	1.373
	119,80
	124,00
	6,75

	- Khu vực ngoài QD
	2.000
	2.497
	124,80
	133,30
	12,27

	2. KV ĐT nước ngoài
	13.500
	12.090
	89,55
	113,67
	59,43


1.1. Công nghiệp quốc doanh TW

Công nghiệp QDTW năm 2001 đạt: 4.383,2 tỷ xấp xỉ so cùng kỳ năm trước và bằng 100,7% KH năm. Tình hình khu vực kinh tế QDTW có một số nét chính như sau:

Đến cuối năm 2001 có 8 doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần: Công ty CP Sacom, Cty CP bánh kẹo Biên Hòa, Cty CP Mía đường La Ngà, Cty CP đá Hóa An, Cty CP Bê tông Biên Hòa, Công ty CP Đường Biên Hòa, Công ty CP VLXD và Tấm lợp Đồng Nai và Công ty May Đồng Nai. 

Theo báo cáo của các cơ sở và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm cho thấy trong tổng số 33 doanh nghiệp QDTW có 23 DN  có mức SX tăng so cùng kỳ, 5 DN SX giảm, 5 doanh nghiệp xấp xỉ cùng kỳ. Tình hình cụ thể một số doanh nghiệp như sau:

a. Các doanh nghiệp có mức sản xuất tăng:

+ Các nguyên nhân làm cho SX tăng ở các DN.

- Do kết quả  đầu tư mở rộng và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp quốc doanh TW vài năm gần đây nên sản lượng năm 2001 tăng đáng kể:


+ Tháng 4/2000 Công ty Gạch men Thanh Thanh đưa dây chuyền gạch ốp tường thứ 3 vào hoạt động có công suất 1 triệu m2/năm với vốn đầu tư là 29,5 tỷ đã làm cho sản lượng gạch men năm 2001 tăng 20% so năm 2000.


+ Công ty Cà phê Biên Hòa đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng qui mô năng lực chế biến cà phê hòa tan: vốn đầu tư 100 tỷ trong đó MMTB 90 tỷ đã đưa vào hoạt động từ tháng 10/2000 có công suất tăng gấp 10 lần so trước kia làm cho sản lương của công ty năm nay tăng trên 37,9% so cùng kỳ.


+ XN  Ăc quy năm 1999 đầu tư dây truyền sản xuất ắc quy hiện đại sản phẩm đã thâm nhập được thị trường I-Rắc, Hồng Công và có thị phần khá ở trong nước nên sản lượng năm tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước.

- Tìm kiếm và khai thác thị trường trong nước và xuất khẩu :


+ Măc dù thị trường XK năm nay bị thu hẹp nhưng một số sản phẩm ở các doanh nghiệp sau vẫn có hướng phát triển tốt nên các công ty sau đây đạt được mức tăng khá:

	Tên doanh nghiệp
	Kim ngạch xuất khẩu năm 2000  (1000USD)
	Kim ngạch xuất khẩu năm 2001 (1000USD)
	Tỷ lệ tăng (%)

	1. Công ty VINAPRO
	3.900
	4.000
	102,5

	2. Công ty Len Biên hòa
	  1.161
	1.338
	132,2

	3. Công ty May Đồng Nai
	7.580
	8.836
	116,5

	4. Công ty VIKYNO
	  200
	  1.000
	500,0



+ Thị trường trong nước cũng có sức tiêu thụ khá đối với một số sản phẩm tiêu dùng do giá cả hợp lý, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, điển hình ở một số sản phẩm sau:

	Tên công ty
	Tên sản phẩm
	§VT
	Thực hiện 2000
	Ước 2001
	%

	C.ty Gạch Men Thanh thanh
	Gach men các loại
	1.000m2
	3.584
	4.176
	119,8

	C.ty Thiết bị Điện
	Máy biến thế
	cái
	9.758
	11.360
	116,5

	C. ty Bột giặt Nét
	Bột giặt các loại
	TÊn
	23.829
	40.006
	167,9


- Một số doanh nghiệp có thị trường nội địa ổn định và sản phẩm xuất khẩu ngày càng cao nên sản lượng tiếp tục tăng so cùng kỳ như: XN Cao su Đồng Nai tăng 12,7%; Công ty Thiết bị điện 4 tăng 16,2%.

- Ngoài ra một số doanh nghiệp tiếp tục giữ được mức độ tăng khá và ngày càng có tín nhiệm của người tiêu dùng: Công ty bột giặt NET tăng 10,8% so cùng kỳ; Công tyVINAPPRO tăng 6,7% so cùng kỳ...

b. Các doanh nghiệp có mức sản xuất giảm :

Khó khăn lớn nhất là tình hình tiêu thụ chậm các sản phẩm như : Phân lân, sản phẩm gỗ... do giảm nhu cầu tiêu thụ ( Nhà máy phân lân Long thành thời điểm đầu tháng 11 còn tồn gần 30 ngàn tấn phân lân do vậy sản xuất tuy xấp xỉ cùng kỳ nhưng tiêu thụ giảm 10% nguyên nhân chính là thị trường các tỉnh miền tây năm nay sức mua giảm). Tình hình sản xuất gổ xuất khẩu gặp khó khăn về khâu tiêu thụ. 

Các doanh nghiệp sản xuất có mức giảm như : XN gỗ xuất khẩu Long bình giảm 2,3%; XN gỗ xuất khẩu An bình giảm 12,2%; Công ty Điện tử Biên Hòa giảm 19,5%; Nhà máy Super lân Long Thành giảm 26%. 

1.2. Công nghiệp quốc doanh địa phương

So với các năm trước đây CNQD Địa phương năm nay đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1.373,3 tỷ đồng, tăng trưởng khá cao 24,0% so cùng kỳ và vượt 19,8 % KH năm. Trong đó có 11 doanh nghiệp sản xuất tăng, 6 doanh nghiệp sản xuất  xấp xỉ cùng kỳ và 10 DN sản xuất giảm.

Tình hình cổ phần hóa năm nay ở khu vực quốc doanh địa phương thực hiện chậm mặc dù tỉnh có tập trung chỉ đạo: Nhà máy Quốc doanh Điện Cơ đang trong giai đoạn cuối của quy trình cổ phần hóa, trong quý I/2002 sẽ chuyển thành công ty cổ phần; N/M Cơ khí Đồng Nai đang tiếp tục triển khai cổ phần hóa; một số công ty khác do nguyên nhân như công tác tổ chức, tình hành công nợ nên xin chậm cổ phần hóa như: Công ty xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa, Công ty May Công nghiệp... Riêng XN Quốc doanh nước đá đang làm thủ tục theo hình thức khoán, bán cho thuê.

Các doanh nghiệp sản xuất tăng chủ yếu ngành vật liệu xây dựng như cát, đất san lấp... do nhu cầu thị trường tăng như Công ty khai thác cát dự kiến tăng 70,3%, Công ty sản xuất VLXD Biên Hòa tăng 23,5%, Công ty khai thác đá Đồng Nai tăng 3,2%.

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm do có thị trường ổn định trong nước và xuất khẩu nên tăng khá như Công ty chế biến NSTP xuất khẩu (DONAFOOD) tăng 40%, Công ty Thuốc lá Đồng Nai tăng 29,5% so cùng kỳ. Tình hình sản xuất thuốc lá và chế biến hạt điều vẩn có nhiều thuận lợi:

+ Đến hết tháng 9 công ty Thuốc lá Đồng Nai đã hoàn thành KH năm cả về sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. Quý 4, công ty phấn đấu sản xuất 60 triệu bao tăng trên 50 triệu bao so cùng kỳ năm trước (+26,8%). Bên cạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước, năm nay công ty đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường khu vực, đã xuất khẩu sang Lào 2,7 triệu bao (năm 2000 có 200 ngàn bao ).

+ Công ty Chế biến hạt điều năm nay nhập khẩu 14.005 tấn hạt điều nguyên liệu thô từ các nước Châu Phi (năm 2000 nhập khẩu có 2000 tấn), cộng với trên 10.000 tấn thu mua trong nước đảm bảo cho công nhân sản xuất đến giáp vụ tháng 2 sang năm. Sản lượng hạt điều nhân dự kiến cả năm 4.300 tấn tăng 800 tấn so năm trước (+30%). Tuy nhiên giá cả năm nay giảm hiện nay còn 48.000đ/ kg hạt điều nhân giảm 8.000đ/ kg so cùng kỳ.

Bên cạnh các doanh nghiệp tăng còn một số doanh nghiệp ngành chế biến gỗ sản xuất giảm do thiếu thị trường tiêu thụ như: Công ty THCB gỗ Tân Mai giảm 22,65%; Công ty chế biến thực phẩm chăn nuôi giảm 50%, Công ty Cao su màu giảm 22,59%...

1.3. Công nghiệp ngoài quốc doanh

Giá trị sản xuất công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trong năm 2001 đạt 2.497 tỷ đồng tăng 33,3% so năm 2000 và vượt 24,8% kế hoạch năm. Trong đó:

- Khu vực kinh tế HTX tăng 36,75% so cùng kỳ .

- Khu vực kinh tế tư nhân tăng 11,59% so cùng kỳ .

- Các hộ sản xuất cá thể tăng 7,23% so cùng kỳ .

- Các công ty hỗn hợp (cổ phần, TNHH) tăng 48,9% so cùng kỳ.

Sau đây là một số tình hình đặc điểm nổi bật ở khu vực này:

a. Tình hình thuận lợi, khó khăn trong sản xuất:

* Thuận lợi:

- Do thực hiện việc chuyển đổi hình thức quản lý các doanh nghiệp nhà nước sang hình thức công ty hỗn hợp trong năm 2001 các doanh nghiệp thuộc đối tượng này đã có mức tăng sản lượng rõ rệt do có sự quản lý và tổ chức sản xuất hợp lý điển hình ở một số doanh nghiệp sau:

	
	Doanh thu (Tr.®ång)
	So sánh

	Tên doanh nghiệp
	Năm 2000
	Năm 2001
	%

	- C.ty cổ phần cáp vật liệu viễn thông 
	114.387
	147.947
	129,3

	- Công ty cổ phần Đá Hóa An.
	57.600
	87.375
	151,7

	- Công ty cổ phần sơn Đồng Nai.
	28.483
	29.936
	105,1

	- Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa 
	23.000
	39.996
	173,9

	- Công ty cổ phần gốm Việt Thành
	30.100
	56.000
	186,0


- Một số doanh nghiệp nhạy cảm với thị hiếu và nhu cầu thị trường đã mở rộng quy mô sản xuất đổi mới công nghệ do đó sản lượng có mức dự kiến tăng cao so năm 2000: Công ty TNHH Long Châu sản xuất TAGS  tăng xấp xỉ 3 lần; Công ty TNHH dệt may Thịnh Vượng tăng gấp 2,6 lần; Công ty TNHH may gia công Nam Long tăng 65,97%; Công ty TNHH sản xuất gạch men Kim Phong tăng 71,87%.

- Do nhu cầu tiêu thụ VLXD tăng cao phục vụ cho các công trình xây dựng và sửa chữa các tuyến đường giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên các doanh nghiệp sản xuất VLXD tăng khá cao so cùng kỳ: Các sản phẩm đá, sỏi xây dựng dự kiến tăng 9%, cát xây dựng tăng 10%, xi măng tăng 33% và đất san lấp tăng 5%.

* Khó khăn :

- Khó khăn hiện nay khu vực này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp hàng xuất khẩu do thị trường tiêu thụ năm nay không ổn định so năm trước: Công ty TNHH may Hiệu Uy giảm 59%; Công ty TNHH giày dép Bình Tiên giảm 6,1%; DNTN giày dép Tuấn Thành giảm 5,7%.

- Tình hình sản xuất mía đường năm nay giảm sút mạnh. Năm 1999 sản lượng mía cây tồn, nông dân phải đốt. Vụ mía năm 2000-2001 hầu hết các nhà máy đường đều không có nguyên liệu do vậy các doanh nghiệp sản xuất đường có mức giảm: Nhà máy đường Biên hòa giảm 6,4%; Nhà máy đường La Ngà giảm 32,3 %; Các hộ sản xuất cá thể giảm 36,6 %.

- Việc di dời các lò gạch ra khỏi nội ô TP. Biên Hòa đã làm cho tâm lý sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói không giám đầu tư mạnh vào sản xuất nên mức sản xuất của các doanh nghiệp giảm sút mạnh dự kiến sản lượng gạch năm nay giảm 15% so năm 2000.

- Sức mua trên thị trường có xu hướng giảm do nhu cầu của thị trường chất lượng tốt giá thành rẻ, phương thức phục vụ linh hoạt đa dạng do vậy các cơ sở sản xuất nhỏ cá thể như: may mặc, chế biến nước giải khát, chế biến thực phẩm không còn khả năng cạnh tranh do vậy mức sản xuất của các hộ cá thể năm nay tuy có tăng nhưng mức tăng không đáng kể từ 5-7%. Các hộ sản xuất cá thể sản xuất các sản phẩm săm lốp xe đạp, xà bông và các sản phẩm khác do công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu nên sản phẩm cạnh tranh yếu.

- Ngành sản xuất gốm gặp khó khăn phải cạnh tranh gay gắt về giá cả, thiếu nguyên liệu, giá cả nguyên liệu tăng nên ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp sản xuất giảm so với cùng kỳ: Công ty TNHH gốm Đồng Thành giảm 3%; DNTN gốm Song Tiến giảm 15,4%, DNTN gốm Hoàn Thành giảm 47,42%. 

- Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ gỗ có xu hướng giảm mạnh do khó khăn đầu ra nhất là thị trường xuất khẩu: Công ty TNHH Hải Phương giảm 40,61%; Công ty TNHH Tuấn Lộc sản xuất chỉ bằng 13,26% so cùng kỳ; Công ty TNHH Hòa Bình giảm 17,97%, Công ty TNHH Hố Nai giảm 62,41%.

b. Tình hình phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh:

Trong năm 2001, ước tính số cơ sở ngoài quốc doanh tăng thêm 201 cơ sở, trong đó có 04 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH, 35 DNTN, 140 hộ cá thể. Vốn đầu tư tăng thêm 210 tỷ đồng, thu hút 3.110 lao động. Như vậy, tính đến năm 2001 khu vực ngoài quốc doanh đã có 5.982 cơ sở sản xuất, trong đó gồm: 13 công ty cổ phần, 163 công ty TNHH, 516 DNTN, 07 hợp tác xã và tổ hợp tác, 5.282 hộ sản xuất cá thể. Với tổng số lao động là 45.295 người và tổng vốn đầu tư là 1.157 tỷ đồng.

c. Tình hình di dời các lò gạch ra khỏi nội ô Biên hòa. 

- Thực hiện quyết định số 311/CT.UBT ngày 1/2/2001của UBND tỉnh Đồng Nai về việc di dời các cơ sở gạch ngói ra khỏi nội ô Biên Hòa. UBND thành phố đã chỉ đạo các ban ngành trong phường xã có liên quan kiểm tra rà soát 106 doanh nghiệp và 69 hộ sản xuất cá thể đang hoạt động, mời các chủ sản xuất gạch ngói khảo sát và chọn địa điểm tại các cụm công nghiệp xã Hố Nai 3, huyện Thống Nhất và xã An phước huyện Long Thành từ đó Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định địa điểm. Tính đến nay đã có 28 doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đăng ký di dời khỏi nội ô Biên Hòa.

- Một vấn đề trở ngại khi thực hiện chủ trương này là việc quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng ở các khu mới chưa thực hiện. Trong khi đó cơ sở gạch ngói ở Đồng  Nai là một nghề truyền thống tồn tại nhiều năm đang giải quyết cho hàng chục ngàn lao động đây là vấn đề hết sức nhạy cảm. Do vậy muốn cho chủ trương này sớm được thực hiện nhà nước phải có kế hoạch quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nước, điện hoàn chỉnh ở các khu mới và có chính sách hỗ trợ vốn cũng như các chính sách khác.

1.4. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài :

Hiện tại có 203 dự án đang hoạt động SXKD và 25 dự án đang xây lắp, trong đó có 179 dự án thuộc ngành công nghiệp hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 88% số dự án đang hoạt động. 

a) Tình hình sản xuất :

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực này đạt 12.090,5 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 13,67% so năm trước và đạt 89,6% so KH năm. Trong đó: có 115 doanh nghiệp có mức sản xuất tăng chiếm 64,2% số đơn vị đang hoạt động, 47 doanh nghiệp có mức sản xuất giảm (chiếm 26,2% số DN ), 4 doanh nghiệp ngưng hoạt động (đã báo cáo ở các tháng trước) và 13 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm (trong đó có 10 doanh nghiệp đã thu thập được số liệu). Sau đây là tình hình sản xuất công nghiệp ở khu vực này :

+ Thuận lợi :

- Công ty Vedan và Ajinomoto sản xuất được 110 ngàn tấn bột ngọt tăng 19% so cùng kỳ, hiện tại thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước của hai công ty trên khá ổn định. Tuy nhiên nạn hàng giả của loại sản phẩm này vẫn còn xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm của các doanh nghiệp. Hiện tại các công ty này đang tìm mọi biện pháp để ngăn chặn tình trạng nói trên.

- Các công ty thuộc ngành dệt vải (Hualon, Choong Nam, Tong Kook, Hyosung...) ước cả năm đạt 37,9 triệu m2 tăng 5,6% so cùng kỳ, hiện tại nhu cầu trong nước về các loại vải, sợi của các công ty này đang có triển vọng tốt nhằm thay thế cho các mặt hàng đã nhập khẩu trước đây. 

- Các công ty thuộc ngành gia công may mặc xuất khẩu (Rooshing, Bultel, Fashion garment’s, Civic, Wacoal, Quadrill, Epic Desinger...) ước tính cả năm đạt 14,6 triệu sản phẩm may mặc tăng 12,7% so năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do tiến độ giao hàng của các công ty thuộc khu vực này khá ổn định vào các tháng cuối năm, hiện tại các doanh nghiệp đang cố gắng tìm kiếm khách hàng thông qua hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường cho năm tới khi Hiệp định Thương mại Việt Mỹ bắt đầu triển khai và thực thi.

- Tình hình của các công ty gia công giày thể thao xuất khẩu (Tae Kwang, Pouchen, Changshin, Việt Vinh, Giày Lạc Cường) vào các tháng cuối năm có khả quan hơn, ngoại trừ Công ty Pouchen có mức sản xuất tăng so cùng kỳ (tăng 10%) đến nay các công ty còn lại có kế hoạch gia công vào các tháng ở quý IV tăng từ 10 đến 15% so với các qúy ở đầu năm. 

- Các công ty thuộc ngành sản xuất g
iấy và các sản phẩm từ giấy thuộc khu vực này có 2 công ty (Hồng Chang và Ojitex) dự ước khả năng sản xuất của ngành này năm nay tăng 22 lần so năm trước, nguyên nhân tăng là do trong năm nay công ty Bao bì Ojitex mới đi vào hoạt động trong năm.

- Một số công ty thuộc ngành hoá chất và mỹ phẩm dự ước cả năm cũng có mức tăng khá : Công ty Kao dự kiến tăng 65% so cùng kỳ; Công ty Nippon Paint dự ước tăng 14% so cùng kỳ; Công ty Hóa chất Shell dự kiến tăng 55% so cùng kỳ; Công ty Mitani Aureole dự ước tăng 96% so cùng kỳ...

- Một số công ty thuộc ngành chế biến các sản phẩm từ cao su và plastic dự kiến năm 2001 có mức tăng khá cao như: Công ty Nhựa và Hóa chất Mitsu Vina dự kiến tăng 3,5 lần so cùng kỳ; Công ty Lucky Star Plast dự ước tăng 22% so cùng kỳ; Công ty Bao bì Korex Packsimex dự kiến tăng 94% so cùng kỳ; Công ty Kenda dự ước tăng 38% so cùng kỳ...

   - Dự ước cả năm 2001 Công ty TCL (ngành sản xuất Radio, Tivi) lắp ráp được 49,5 ngàn cái tivi màu các loại tăng 2,5 lần so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao là do  sản phẩm tivi tiêu thụ tốt và sản phẩm mới (đầu VCD) được thị trường chấp nhận.

- Một số công ty thuộc ngành sản xuất phương tiện vận tải khác cũng có mức tăng khá  như : Công ty VMEP, Suzuki do có sự đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới và tiếp thị tốt nên dự ước năm nay hai công ty trên lắp ráp được 46,9 ngàn chiếc xe máy các loại tăng 9,2% so cùng kỳ;  Công ty Xe đạp con Rồng dự kiến cả năm lắp ráp được 330 ngàn chiếc xe đạp các loại; Công ty Kaifa (sản xuất phuộc nhún) dự kiến tăng 18% so cùng kỳ; Công ty Đúc Chính Xác dự kiến tăng gấp 2 lần so cùng kỳ.

Ngoài ra một số công ty mới đi vào hoạt động năm nay thuộc ngành này như : Công ty Kiến Hằng, Công ty Viễn Kiến.

- Các công ty thuộc ngành sản xuất giường tủ, bàn ghế và các sản phẩm khác năm nay cũng có mức dự kiến tăng khá như : Công ty Dona Bochang RTW dự kiến tăng 14% so cùng kỳ; Công ty Plus dự kiến tăng 32% so cùng kỳ. Ngoài trong năm nay có thêm một số công ty thuộc ngành này mới đi vào hoạt động như : Công ty Cheer Hope, Công ty Pisano.

+ Khó khăn :

   Bên cạnh một số thuận lợi như đã đề cập ở phần trên, năm nay khu vực này vẫn còn một số khó khăn sau:

Là một khu vực có trên 60% sản phẩm xuất khẩu, trong đó có một số ngành như may mặc, giày da, điện tử xuất khẩu gần như 100%. Trong khi đó thị trường xuất khẩu năm nay rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới đã làm cho không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất và giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện tại một số doanh nghiệp và các ngành gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

- Các công ty chế biến thức ăn gia súc công nghiệp mặc dù mức sản xuất ở các tháng cuối năm có tăng hơn so với các đầu năm nhưng do tình hình lũ lụt kéo dài và có sự cạnh tranh gay gắt từ những thành phần kinh tế khác nên dự ước cả năm sản lượng cả ngành này đạt 850 ngàn tấn giảm giảm khoảng 10% so năm trước.

- Do ảnh hưởng chung của nền công nghiệp điện tử toàn cầu nên một số công ty thuộc ngành này có mức sản xuất giảm đáng kể so năm trước như: Công ty Fujitu có mức dự kiến giảm 20% so cùng kỳ, nguyên nhân chính là do công ty phải tái cấu trúc lại sản phẩm; Công ty Mabuchi Motor dự kiến giảm 10% đến 15% so cùng kỳ; Công ty Điện tử Việt Tường dự kiến giảm 4% so cùng kỳ.

- Các công ty gia công giày thể thao xuất khẩu mặc dù mức sản xuất ở quý IV có tăng hơn so với các qúy trước, nhưng do đơn đặt hàng năm nay thấp nên dự ước cả năm sản lượng cả ngành này vẫn giảm từ 5 đến 10% so cùng kỳ.

- Công ty Phân bón Việt - Nhật do tình hình tiêu thụ gặp khó khăn nên dự ước cả năm mức sản xuất chỉ đạt 66,7% so cùng kỳ năm trước.

- Các công ty mới đi vào hoạt động năm nay có khá hơn song nhìn chung đều là những dự án nhỏ có giá trị sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thấp.

b. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Trong năm 2001 trên địa bàn tỉnh cấp mới giấy phép 50 dự án với vốn đầu tư đăng ký 450 triệu USD và có 27 dự án đầu tư xin tăng vốn đầu tư 91,8 triệu USD. Như vậy trong năm 2001 tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 541,8 triệu USD. Số dự án cấp mới tăng 1,5 lần số giấy phép và vốn đăng ký tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có dự án của tập đoàn Fomosa (Đài Loan) vốn đăng ký 252 triệu USD, thuê 100 ha đất, cấp giấy phép tháng 12/2001.

Tính đến 12/2001 trên địa bàn Đồng Nai có 314 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 5,04 tỷ USD. Trong đó có 203 dự án đi vào hoạt động với số vốn thực hiện là 2,19 tỷ USD chiếm 45% tổng số vốn đăng ký và có 25 dự án đang xây dựng. Tổng lao động thu hút 93.000 lao động, tăng 10,4% so cùng kỳ.

Đến nay tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch xong 17 KCN với tổng diện tích 8.120 ha, đã có 10 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập với tổng diện tích 2.718 ha. Các khu công nghiệp đã cho thuê 1079,7 ha, chiếm 55,7% diện tích đất dành cho thuê (1.938 ha). 

2. Kết quả thực hiện theo nhóm ngành công nghiệp cấp II

Trên địa bàn Đồng Nai có 23 ngành Công nghiệp câp II (theo phân ngành của TCTK)  Trong đó có 16 ngành có mức dự kiến sản xuất tăng còn lại 7 ngành có mức dự kiến giảm.

Theo yêu cầu phân theo nhóm ngành của địa phương thì Đồng Nai có 11 nhóm ngành (Tính chất sản xuất gần giống nhau).

Sau đây là bảng số liệu về tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của từng nhóm ngành:

	Tên 11 nhóm ngành
	Ước năm 2001

(Tr. đồng)
	Nhịp độ

phát triển

(%)
	Cơ cấu năm 2001 (%)

	Tổng số:

1. Chế  biến nông sản, thực phẩm (15,16)

2. Cơ khí và luyện kim (27,28,29,34,35)

3. Sản xuất thiết bị VP và điện tử (30,31,32)

4. Khai khoáng và SXVLXD (14,26)

5. Dệt, may, giầy dép (17,18,19)

6. Giấy và SP từ giấy (21)

7. Hóa chất (24)

8. Cao su và Plastic (25)

9. Gỗ, tre (20,36)

10.Xuất bản, in (22)

11. Điện nước (40,41)
	20.343.901

5.178.651

1.912.440

2.631.637

1.499.551

4.054.046

   743.810

1.783.943

   997.083

   446.481

       4.919

1.091.340
	113,07

117,20

139,30

102,10

115,00

  96,90

113,50

127,90

157,40

117,80

  89,40

  99,80
	100,00

25,50

  9,40

12,90

  7,40

19,90

  3,60

  8,70

  4,90

  2,20

  0,02

  5,40




Trong 11 nhón ngành ở bảng số liệu trên có 7 nhóm có mức SX tăng khá cao từ 13,5% đến 57,4%. Còn lại 4 nhóm ngành sản xuất xấp xỉ và giảm so cùng kỳ (chiếm 38,7% tỷ trọng CN trên toàn địa bàn).Sau đây phân tích một số nguyên nhân cơ bản của các nhóm ngành:

2.1. Ngành CN chế biến nông sản, thực phẩm
Quy mô chiếm 25,5% giá trị SXCN trên toàn địa bàn có tốc độ tăng trưởng 17,2% so cùng kỳ năm trước. Đây là ngành tập trung nhiều DN lớn của TW và đặc biệt là các DN có vốn đầu tư nước ngoài (Chiếm 13,6% CN toàn địa bàn và 54,2% giá trị SXCN của nhóm ngành này). 

+ Các doanh nghiệp tăng:

- Các DN lớn của Quốc doanh ĐP như: Công ty Thuốc lá, XN chế biến nông sản và TPXK ( DONAFOOD) đều có mức sản xuất khá cao do chuẩn bị được nguyên liệu và sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định: Công ty thuốc lá tăng 36% so cùng kỳ; XN chế biến hạt điều tăng 41%.

- Khu vực đầu tư nước ngoài có tỷ trọng chiếm 54,2% tổng giá trị toàn nhóm ngành, tốc độ tăng 14,2%. Do một số DN vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Sau một vài năm thực hiện chủ trương đầu tư cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm như:  Công ty Nestlé VN có tốc độ tăng 38,8% ; Công ty Vedan tăng 13%; Công ty Dona Newtower tăng 34,1%...

- Khu vực ngoài quốc doanh một số DN vẫn đảm bảo đạt khá do đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất như: Công ty Cám Long Châu sản lượng gấp trên 2 lần năm trước; Công ty bánh kẹo Biên Hòa tăng gần 10% năm trước. 

+ Một số DN gặp khó khăn:

- Tình hình tiêu thụ thức ăn gia súc năm nay chậm lại do đàn gia súc, gia cầm giảm, có sự cạnh tranh gay gắt vì năng lực sản xuất tăng khá cao do vậy một số DN kể cả khu vực đầu tư nước ngoài đều có mức dự kiến giảm: Công ty PROCONCO giảm 16,4%; Công ty CarGill VN giảm 21,5%; Công ty súc sản ChinFon (nay là Dinh Dưỡng á châu) giảm 0,7%;  Các công ty ngoài quốc doanh giảm đáng kể: Công ty TNHH Cám Vina  giảm 12,6%, Công ty cám Thanh Bình giảm 17%.


- Tình hình sản xuất đường đều gặp khó khăn về nguyên liệu nên hầu hết các DN sản xuất đều giảm:  Công ty đường La Ngà giảm 33,3%; Công ty đường Biên Hòa sản xuất xấp xỉ cùng kỳ.

2.2. Ngành Công nghiệp cơ khí và luyện kim


Đây là nhóm ngành gồm có 5 ngành CN cấp 2 gồm luyện cán thép và chế tạo sản xuất cơ khí, có tốc độ tăng trưởng khá cao 39,35%, tỷ trọng SXCN của nhóm ngành này đạt 9,4% giá trị SXCN toàn ngành. 

+ Các doanh nghiệp tăng:

- Năm 2001 có một số DN lớn của khu vực ĐTNN đi vào hoạt động hoặc có một số DN đã đi vào hoạt động cuối năm 2000, nhưng đến năm 2001mức sản xuất và tiêu thụ mới ổn định nên sản lượng tăng khá cao. Trong khi đó giá trị SXCN ở khu vực đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng tới (64,4%) toàn bộ nhóm ngành. Giá trị sản xuất công nghiệp của một số DN mới đi vào hoạt động trong năm 2001: Công ty Xích KMC  11.787 triệu đồng; Công ty xe đạp Con Rồng 99.604 triệu đồng; Công ty Kiến Hằng 1.400 triệu đồng; Công ty Viễn Kiến 4.125 triệu đồng.




 
- Tình hình sản xuất là lắp ráp xe máy năm 2001 có chuyển biến khá do vậy việc sản xuất phụ tùng xe máy của (12DN) đều có tốc độ tăng khá cao nên ngành Công nghiệp (35) sản xuất phụ tùng phương tiện vận tải tăng trên 2 lần năm trước (giá trị chiếm 32,6%).  Điển hình  một số DN sau: Công ty VMEP tăng 41,9%; Công ty Hôngchi gấp trên 3 lần; Công ty YngHua tăng 82,3%.


- Năm nay tình hình đầu tư xây dựng cơ bản cao hơn mọi mọi năm, việc đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình lớn của TW và địa phương đã tạo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép xây dựng, cấu kiện thép, sản xuất các sản phẩm cơ khí đều có tốc độ tăng khá ở các ngành và thành phần kinh tế :  Ngành luyện cán thép (ngành 27) tăng 17,2%, Trong đó khu vực ĐTNN tăng 40,9%; Ngành CN sản xuất các sản phẩm từ sắt thép (ngành 28) tăng 27,1% Trong đó khu vực ĐTNN tăng 33,4%.

- Ngành Công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị ( ngành 29) tăng 12,4%. Tuy nhiên nhóm ngành này khu vực trong nước tuy vẫn giữ được mức tăng so năm trước, nhưng tốc độ tăng chậm (11,9%) nguyên nhân chính là công suất chưa được mở rộng, sản phẩm cạnh tranh gay gắt cụ thể:NM thép Biên Hòa tăng chỉ có 3,3%; Công ty sản xuất tăng chỉ có 8,8%; Quốc doanh điện cơ tăng chỉ có 2,46%...

2.3. Ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất VLXD
Đây là nhóm ngành công nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao 15,02% và chiếm tỷ trọng 7,4% giá trị Sản xuất công nghiệp toàn ngành. Nhóm ngành thu hút ít các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (5 dự án/179 dự án đang hoạt động) và gồm có 2 ngành công nghiệp đó là ngành Công nghiệp Khai khoáng (14) có tốc độ tăng khá 29,3%, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, gốm, ximăng, bêtông) tăng có 10,7% một số nguyên nhân chủ yếu:

- Năm 2001 tình hình tiêu thụ các sản phẩm VLXD nhất là đất , đá, cát tăng khá cao. Do nhu cầu của đầu tư XDCB hạ tầng. Do vậy hầu hết các thành phần kinh tế ở ngành Công nghiệp khai khoáng (14) có tốc độ tăng khá: Quốc doanh địa phương tăng: 40,7%; Quốc doanh Trung ương tăng: 44,5%; Ngoài quốc doanh tăng 23%.

- Các doanh nghiệp có vốn ĐTNN cũng có tốc độ tăng khá cao do lợi thế về công nghệ và sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp được thị trường trong nước ưa chuộng nên tốc độ tăng khá: 32,5%.


- Các DNNN do kết quả đầu tư mở rộng các năm trước và do như cầu thị trường nên sản xuất cũng đạt tốc độ khá: Công ty gạch men Thanh Thanh tăng 20,2%; Công ty bê tông tăng 84,6%; Công ty gốm Việt Thành tăng 10,3%.

Bên cạnh các thuận lợi trên nhóm ngành này gặp một số khó khăn sau: Việc di dời các lò gạch ra khỏi nội ô Biên Hòa; Việc cấm khai thác cát trên sông Đồng Nai và cạnh tranh càng cao của các sản phẩm ngành gốm giữa các tỉnh trong khu vực.
2.4. Ngành công nghiệp hóa chất

          Là ngành có số dự án đầu tư khá lớn (20DN đang hoạt động /179DN). Do vậy tốc độ tăng khá cao: 27,9% so cùng kỳ, quy mô CN cũng khá lớn 8,7% xếp thức 5 của 11 nhóm ngành CN trên địa bàn xếp sau các ngành CN chế biến nông sản-thực phẩm, CN cơ khí và luyện kim, Công nghiệp máy móc văn phòng và điện tử, CN  dệt –giầy da - may mặc.

Những DN  làm ăn có hiệu quả và đạt được tốc độ tăng khá cao: Công ty bột giặt Net tăng gấp trên 2 lần; Công ty Kao VN tăng gấp trên 38,6%; Công ty hoá chất SHELL tăng  22,5%.


Nguyên nhân chính tác động làm cho ngành Công nghiệp này có tốc độ tăng khá cao là ngành có nhiều dự án ĐTNN (20DN) đầu tư vào các lĩnh vực hóa chất, mỹ phẩm có trình độ công nghệ cao do vậy có lợi thế cạnh tranh trên thị trường nội địa như các sản phẩm sơn, cao dán, hạt nhựa, thuốc, mỹ phẫm... Kết quả sản xuất của 20 dự án trên tăng 22,9% so cùng kỳ. Mặt khác, do nhu cầu hóa chất trên thị trường nội địa đang có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó một số sản phẩm hóa chất gặp khó khăn như Phân NPK, phân lân tiêu thụ chậm: NM phân lân Long Thành giảm 26,5%; NM phân bón ĐN giảm 9,2%; Công ty LD phân bón Việt Nhật Giảm 33,3% . 

2.5. Ngành CN giấy và sản phẩm từ giấy
Là ngành có tỷ trọng đứng trước 2 nhóm ngành là: CN gỗ và nhóm ngành CN xuất bản - in (3,6% giá trị CN trên địa bàn ). Ngành CN này chủ yếu là khu vực trong nước chiếm tới 96% và có 2 dự án có vốn ĐTNN đã đi vào hoạt động. 

Tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2001 vẫn duy trì ở mức cao hơn tốc độ tăng bình quân trên địa bàn (13,5%) toàn tỉnh 13,07%. Nguyên nhân tăng của ngành này là do: 

+ 2 DN có vốn ĐTNN năm 2000 mới đi vào hoạt động: Công ty bao bì giấy Hồng Chang và Công ty OJITEX . Giá trị SXCN năm 2000 chỉ có 138 triệu đồng (GCĐ94), năm nay 2 đơn vị này sản lượng chiếm 4% của toàn ngành và gấp 217 lần năm trước 30.050 triệu đồng.

+ 2 DN Quốc doanh TW có quy mô được xếp vào loại lớn của ngành giấy cả nước đó là Công ty Giấy Tân Mai và Công ty giấy Đồng Nai. Tỷ trọng 2 DN này chiếm trên 3/4 ngành giấy trên địa bàn (580,1 tỷ). Năm 2001 chưa được mở rộng công suất nhà máy nên sản lượng tuy có tăng nhưng tăng ở mức khiêm tốn 9%. Năm 2001, hai DN trên đã có đầu tư  để mở rộng sản xuất (Công ty giấy Đồng Nai) và đầu tư  giải quyết nguồn nguyên liệu giấy nhập khẩu 2 công trình này năm 2002 mới phát huy hiệu quả đầu tư. 

+ Quốc Doanh địa phương (Nhà máy bao bì Biên Hòa) tăng 19%, tốc độ tăng khá cao mặc dù phải cạnh tranh với các sản phẩm bao bì của TP Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực ngoài quốc doanh đạt ở mức tăng 15%.
2.6. Ngành CN cao su và plastic

Tuy là ngành CN có tỷ trọng không lớn trên địa bàn nhưng lại là ngành CN thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài (17 dự án đang hoạt động). Tốc độ tăng trưởng 57,4% cao nhất trong tất cả các nhóm ngành, là do:

+ 17 DN có vốn ĐTNN chiếm tới 83% giá trị SXCN toàn nhóm ngành. Trong đó có nhiều Doanh nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng cao như: Công ty cao su Kenda Việt Nam (33,4%), Công ty nhựa và H/C Vina (gấp 2,4 lần), Công ty bao bì kỹ thuật cao Riches (64,8%). Trong 17 DN có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 2 DN không có sản phẩm xuất khẩu (15 DN tham gia xuất khẩu) tỷ lệ xuất khẩu 42%.

+ Khu vực trong nước chiếm 17% giá trị SCCN toàn ngành và tốc độ tăng trưởng 11%. Nhìn chung năng lực sản xuất và trình độ công nghệ đã có đầu tư phát triển nhưng chưa đáp ứng được tiềm năng phát triển của ngành.

2.7. Ngành công nghiệp gỗ và đồ trang sức
Chiếm tỷ trọng 2,2% và đạt tốc độ tăng 17,8% được xếp vào nhóm ngành có tốc độ tăng cao thứ 4 . Nguyên nhân tăng giảm của ngành là:

a. Thuận lợi:

- Ngành CN này có tỷ trọng các DN có vốn ĐTNN chiếm 68%. Trong đó một số DN làm đồ trang sức như kim hoàn, kim cường, có tốc độ tăng khá: Công ty kim cương sao sáng tăng 39,5%; Công ty kim bấm Plus 36,9%.

- Có 2 DN có vốn ĐTNN năm 2001 mới đi vào hoạt động do vậy đã làm cho sản lượng khu vực ĐTNN chiếm trên 2/3 sản lượng tốc độ tăng 45%.

b. Khó khăn:

Sang năm 2001 các DN sản xuất gỗ và sản phẩm từ gỗ gặp khó khăn về đầu ra. Thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Thị trường trong nước sức mua giảm do các sản phẩm tiêu dùng cùng loại chuyển sang các sản phẩm được sản xuất từ sắt, nhôm, nhựa... Do vậy hầu hết các DN sản xuất gỗ ở trong nước đã giảm: (-14,0%). Do đó phải kể đến các DN sau:XN xuất khẩu gỗ Long Bình giảm 2,2%; XN xuất khẫu gỗ An Bình giảm 12,4%; Nhà máy gỗ Tân Mai giảm 19,4%; XN chế biến hàng xuất khẩu giảm 29,9%.

Trên đây là 7 nhóm ngành có mức dự kiến sản xuất tăng so cùng kỳ. Còn lại 4 nhóm ngành sau (chiếm 38,7%) tình hình sản xuất gặp khó khăn nên mức dự kiến sản xuất xấp xỉ và giảm so cùng kỳ:
2.8. Ngành CN dệt -may- giày dép

Đây là nhóm ngành có tỷ trọng CN khá lớn (19,9%), xếp thứ 2 sau nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm. Tốc độ tăng trưởng giảm so cùng kỳỡ năm trước (-3,1%). Nhưng lại là ngành thu hút và giải quyết một số lượng lao động rất lớn lao động 67.991 người chiếm 42% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp. Nhóm ngành này gồm 3 ngành CN cấp II: dệt, CN may, CN giầỡy dép, mức tăng giảm như sau:

	Ngành CN cấp II
	GTSXCN (tr/®)
	Nhịp độ Ph/triển (%)
	Cơ cấu (%)

	Ngành CN  dệt

Ngành CN  may

Ngành CN giày, dép
	1.644.666

   602.332

1.807.048
	  92,6

116,7

  95,6
	40,6

14,8

44,6

	Tổng số
	4.054.046
	96,93
	100,0


Ngành May :

Do có thị trường truyền thống tương đối ổn định nên ngành May vẫn tiếp tục đạt tốc độ tăng khá (+16,7%) xuất khẩu trên 62 triệu USD chiếm tỷ trọng xuất khẩu 79%, tiêu thụ trên thị trường nội địa 21%. Trong đó khu vực ĐTNN tăng khá 16,5%, khu vực trong nước: 16,8%.

Ngành dệt và giầỡy, dép: Khó khăn lớn nhất trong năm 2001 là đơn đặt hàng giảm mạnh, thị trường xuất khẩu vào Mỹ và Nhật Bản giảm đáng kể do vậy hầu hết các DN sản xuất dệt, giầỡy dép giảm. 

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm như: Công ty Hualon giảm 12,3%; Công ty dệt ChoongNam giảm 14,6%; Công ty dệt Tong Kook Spinning giảm 3,7%; Công ty Tae Kwang giảm: 8,1%; Công ty Chang Shin giảm 7,2%; Công ty Việt Vinh giảm 4,9%.
2.9. Nhóm ngành sản xuất máy móc thiết bị VP và điện tử 

Năm 2001 dự kiến mức sản xuất chỉ tăng 2,14% so năm trước, quy mô của nhóm ngành này khá cao 12,9% xếp thứ 3 sau 2 nhóm ngành CN chế biến nông sản, thực phẩm và ngành sản xuất dệt -may- giầỡy dép.

a. Thuận lợi:

Hầu hết các DN sản xuất thiết bị điện, dây điện và máy biến thế, động cơ điện đều có mức tăng khá ở tất cả các thành phần kinh tế : CN quốc doanh TW tăng 17,4%;  ĐTNN tăng 33,9%; Ngoài quốc doanh tăng 4%. Nguyên nhân là thị trường tiêu thụ các sản phẩm dây điện, ắc-quy, máy biến thế khá cao nhất là thị trườntg nội địa.

Ngành CN điện tử (ngành 32) do công ty TCL (Donaco cũ) được đầu tư mở rộng và nâng cấp thiết bị từ cuối năm 2000 nên sản phẩm năm 2001 đạt trên 49 ngàn cái gấp trên 2,5 lần năm trước. Do vậy ngành CN này đạt tốc độ tăng 36,1%

b. Khó khăn:

Khó khăn chủ yếu là các DN sản xuất các linh kiện máy tính, linh kiện điện tử giảm đáng kể điển hình các DN sau: Công ty máy tính Fujitsu giảm 26,8%; Công ty Điện tử Việt Tường giảm 3,8%; Công ty Mabuchi Motor giảm 41,1%.

2.10. Nhóm ngành CN điện, nước

Ngành CN này giảm 0,2% so năm trước chủ yếu là giảm về ngành CN điện (ngành điện 0,4%, ngành sản xuất và phân phối nước tăng 5,8%).

Nguyên nhân là việc điều tiết sản lượng điện phát ra của Nhà máy thủy điện Trị An năm nay giảm (-4%): 2.143 triệu KWh (năm 2000: 2.232 triệu Kwh). Trong khi đó nhà máy điện lực Amata (ĐTNN) tăng 85,8% nhưng sản lượng phát điện còn thấp.

2.11. Ngành xuất bản, in

Ngành xuất bản in không có các dự án ĐTNN nên tỷ trọng CN chỉ đạt có 0,02% giá trị CN trên địa bàn. Năm 2001 Giá trị SXCN ngành giảm 10,6% do sản phẩm in không cạnh tranh được với các cơ sở của TP Hồ Chí Minh. 

3. Tình hình thực hiện của các doanh nghiệp thuộc Sở:

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2001 đã xây dựng và thông qua các ngành, năm 2001 các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp giá trị sản xuất công nghiệp đạt 392 tỷ đồng (giá CĐ94), tăng 21,67% so với thực hiện năm 2000 và đạt 111,56% kế hoạch năm. Tình hình cụ thể như sau:

- Nhà máy Cơ khí Đồng Nai

+ Do tình hình kế hoạch năm 2001 có thuận lợi hơn nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 9.632 triệu đồng, tăng 37,76% so cùng kỳ và đạt 108% so kế hoạch. Thực hiện đầu tư XDCB đạt 398 triệu đồng đầu tư 2 bộ máy vi tính, máy in và 01 xe tải cẩu đã mang lại hiệu quả tốt cho sản xuất.

+ Hoàn thành xây dựng phương án cổ phần hóa trình UBND tỉnh và các ngành xem xét phê duyệt để chuyển thành công ty cổ phần.

- Nhà máy Điện cơ Đồng Nai

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 19.798 triệu đồng, tăng  2,46% so với thực hiện năm 2000 và đạt 103% so kế hoạch năm. Thực hiện đầu tư XDCB đạt 206 triệu đồng bằng nguồn vốn tự bổ  sung.

+ Đang thực hiện phương án cổ phần hóa và sẽ chuyển thành công ty cổ phần trong quý I/2002.

 - Nhà máy Bao bì Biên Hòa

+ Do bị cạnh tranh từ nhiều doanh nghiệp cùng ngành nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 61.082 triệu đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2000 và đạt 128,59% so kế hoạch năm. Thực hiện đầu tư XDCB đạt 1.494 triệu đồng.

 - Xí nghiệp Nước đá

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 1.268 triệu đồng, tăng 15,37% so với thực hiện năm 2000 và đạt 100% so kế hoạch năm.

+ Chờ phê duyệt phương án phương án giao xí nghiệp cho tập thể CBCNV theo qui định tại nghị định 103/CP của Chính phủ.

- Công ty Cao su công nghiệp

+ Đưa thêm 166 ha diện tích cao su vào khai thác nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 9.510 triệu đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2000 và đạt 126,8% so kế hoạch năm.  

+ Thực hiện dự án đầu tư trồng mới 40 ha cao su và chăm sóc 373 ha, với tổng vốn đầu tư 1.659 triệu đồng.
- Công ty Cao su màu

+ Do tình hình khó khăn thị trường của ngành nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 49.085 triệu đồng, giảm 1,68% so với thực hiện năm 2000 và bằng 89,25% so kế hoạch năm.  

 - Công ty THCB gỗ Tân Mai

+ Tình hình thị trường cạnh tranh tiếp tục khó khăn nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 26.839 triệu đồng, giảm 19,4% so với thực hiện năm 2000 và đạt 102,14% so kế hoạch năm. 

+ Hoàn chỉnh đầu tư xây dựng văn phòng, tiếp tục triển khai đầu tư nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất mộc và mở rộng sản xuất ván dăm. Tổng vốn đầu tư trong năm đạt 1.344 triệu đồng.

+ Cùng với Công ty May Đồng Thịnh triển khai dự án mở rộng thêm 4 chuyền may trị giá đầu tư  2.881 triệu đồng để tăng khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng.

 - Công ty May công nghiệp

+ Do tình hình sản xuất gặp khó khăn chung toàn ngành nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 10.046 triệu đồng, giảm 21,65% so với thực hiện năm 2000 và bằng 75,31% so kế hoạch năm.

+ Thực hiện phương án đầu tư bổ sung trang thiết bị hiện đại nâng cấp sản phẩm quần tây vào thị trường Mỹ, áo lông vào thị trường châu Âu với tổng vốn đầu tư 1.144,83 triệu đồng.

 - Công ty Đông Nam

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 64.241 triệu đồng, tăng 75,24% so với thực hiện năm 2000 và bằng 99,5% so kế hoạch năm.

+ Thực hiện đầu tư XDCB đạt 37.430 triệu đồng, trong đó xây lắp 730 triệu đồng và máy móc thiết bị 36.700 triệu đồng đầu tư 200 xe buýt đưa đón công nhân trong các khu công nghiệp.

 - Công ty Khoáng sản Đồng Nai

+ Tình hình tiêu thụ sản phẩm so cùng kỳ có nhiều chuyển biến tốt nên Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 6.106 triệu đồng, tăng 57,98% so với thực hiện năm 2000 và đạt 101,77% kế hoạch năm.

+ Thực hiện đầu tư XDCB đạt 5.500 triệu đồng trong đó xây lắp 679 triệu đồng và máy móc thiết bị 4.821 triệu đồng. Đầu tư các hạng mục: mở moong khai thác, mở rộng mặt bằng chế biến, mở đường nội bộ, mua máy nghiền sàng mới, 02 xe ben và 02 xe đào và trạm biến áp 560 KVA.

- Công ty CP Gốm Việt Thành

+ Tiếp tục phát huy thị trường năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 9.744 triệu đồng, tăng 13,58% so với thực hiện năm 2000 và đạt 102,57% so kế hoạch năm.

+ Trong năm công ty đã đầu tư 4.500 triệu đồng trong đó xây lắp 1.900 triệu đồng, đầu tư thiết bị 2.600 triệu đồng. Công ty đã đầu tư bổ sung 2 lò nung đốt bằng gaz nhằm nâng cao chất lựợng sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Thực hiện dự án đầu tư Trung tâm kỹ thuật dịch vụ gốm sứ dự kiến quý I/2002 hoàn thành.

- Công ty CP Sơn Đồng Nai

+ Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 đạt 119.905 triệu đồng, tăng 39,27% so với thực hiện năm 2000 và đạt 135,34% so kế hoạch năm.

+ Tiếp tục đầu tư để hoàn tất dự án đầu tư hệ thống sản xuất bột trét tường DONASA để đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay. Tổng vốn đầu tư trong năm đạt 530 triệu đồng, trong đó xây lắp 302,45 triệu và máy móc thiết bị 228,51 triệu đồng.

II. Những khó khăn tồn tại

Trong năm 2001, sản xuất công nghiệp trên địa bàn có những điều kiện thuận lợi như: Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách cải cách kinh tế vĩ mô tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã có chương trình tham gia AFTA, từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh để hội nhập vào nền kinh tế khu vực có hiệu quả. Lãnh đạo Tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải những khó khăn khách quan như:

- Tình hình kinh tế thế giới và khu vực giảm sút nhất là sau sự kiện ngày 11/9 làm ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu các sản phẩm như giầy dép, may mặc, điện tử...của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là  khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến gần 60% sản lượng công nghiệp của tỉnh.

- Tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số ngành gặp khó khăn trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước như ngành giấy, cơ khí tiêu dùng...

- Tình hình giá nông sản như cà phê, lúa gạo xuống thấp, thiên tai lũ lụt xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng đến sức mua thị trường trong nước nhất là khu vực nông thôn, làm cho tình hình tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp như phân bón, thức ăn gia súc... gặp khó khăn.

Mặt khác, ngoài những khó khăn khách quan trên còn có những khó khăn tồn tại:

- Nhiều doanh nghiệp đã từng bước đổi mới công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp có trình độ công nghệ và quản lý còn thấp, khả năng cạnh tranh sản phẩm kém.

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ triển khai còn chậm. Các doanh nghiệp ngại vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước do ngại thời gian thẩm định, thủ tục đấu thầu và thủ tục giải ngân kéo dài. Bên cạnh đó còn nhiều doanh nghiệp khó khăn trong việc xác định chiến lược thị trường và chiến lược sản phẩm nhất là các doanh nghiệp khu vực Nhà nước.

- Việc tổ chức sắp  xếp lại doanh nghiệp nhà nước và công tác cổ phần hóa DNNN còn tiến hành chậm, chủ yếu do khâu xác định giá trị doanh nghiệp, tình hình công nợ...còn mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa.

- Tình hình thiếu nguyên liệu nông sản cho các doanh nghiệp chế biến như mía cho nhà máy đường đã làm cho các doanh nghiệp này gặp khó khăn về nguyên liệu cho sản xuất. 

- Giá nhiêu liệu như gaz tăng, cung cấp điện không ổn định đã ảnh hưởng không tốt đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

- Tình hình chấp hành chế độ báo cáo thống kê của doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc và kịp thời nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và đánh giá tình hình hoạt động của ngành công nghiệp.

iii. kết quả thực hiện chương trình công tác quản lý nhà nước năm 2001

 1. Thực hiện Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn

a. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp:  

Trong năm 2001, tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt, các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn gồm Công ty Vinappro, Vikyno, Nhà máy Cơ khí thực phẩm, Nhà Máy cơ khí Đồng Nai tiếp tục cung cấp cho ngành nông nghiệp số sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp như máy nổ Diesel, máy xay xát gạo, máy sơ chế cà phê, máy lảy bắp... Các loại máy nổ đã góp phần đáng kể vào việc cơ giới hóa khâu tưới, sơ chế biến sau thu hoạch cho nông dân. Riêng Công ty Vinappro thực hiện bán trả chậm cho nông dân được 289 máy nông nghiệp các loại theo chương trình vay vốn ưu đãi của tỉnh.

- Nhà máy cơ khí thực phẩm tiếp tục cung cấp các loại phụ tùng ngành sản xuất mía đường cho các cơ sở chế biến đường trên địa bàn như xích tải, lược, khớp nối bơm, nồi nấu đường, máy ly tâm, băng tải...

- Nhà máy cơ khí Đồng Nai đã cung cấp các máy chuyên dùng cho ngành chế biến điều như máy phân loại hạt điều có gàu tải, máy sàng rung hạt điều, thùng thiếc đựng hạt điều, chế tạo một phần hoặc các loại phụ tùng cho các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc cỡ nhỏ... Trong năm 2001, giá trị sản xuất công nghiệp phục vụ nông nghiệp đạt 8 tỷ đồng. 

- Đã xây dựng xong kế hoạch phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội nông dân tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp bán máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp do Việt Nam sản xuất cho hộ nông dân. Đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện.

b. Triển khai chương trình công nghiệp chế biến: 

Sở Công nghiệp đã phối hợp với các ngành làm việc với Công ty Vedan về việc phát triển nguyên liệu cây khoai mỳ phục vụ cho việc chế biến bột ngọt. Hiện nay Công ty Vedan có 2 dây chuyền chế biến củ mỳ tươi có công suất 800 tấn củ tươi/ngày, tuy nhiên nguồn nguyên liệu hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu chế biến của 2 dây chuyền này trong khi vào vụ thu hoạch công ty lại thu mua không kịp. Để giải quyết vấn đề nguyên liệu, Công ty Vedan đã tích cực phát triển vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân đưa các giống mới vào sản xuất như giống KM94 năng suất có thể đạt 25 tấn/ha đồng thời công ty đang kết hợp với Trung Tâm giống Hưng Lộc đưa ra giống KM98 có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao và độ tinh bột cao và khuyến khích nông dân trồng rải vụ để kéo dài khoảng thời gian cung cấp nguyên liệu cho công ty.

Sở Công nghiệp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đi khảo sát một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn gồm: Công ty xuất nhập khẩu ngũ cốc (Grainco), Công ty đường Trị An, Công ty đường La Ngà, Công ty Tín Nghĩa, Cơ sở chế biến rau quả Gia Kiệm, Công ty Cargill Việt Nam, Công ty Asia Nutrition Technologies Group, Công TNHH Thanh Bình, Công ty InterFood. Sở Công nghiệp đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh kết quả khảo sát một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên. 

Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp chế biến nông sản đã chú trọng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu như mía, khoai mỳ, điều, thuốc lá...đồng thời đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh và và khả năng chế biến nguyên liệu nông sản trên địa bàn:

- Chế biến nguyên liệu thuốc lá: Công ty nguyên liệu thuốc lá Nam đang triển khai dự án đầu tư nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá công suất 24.000 tấn/năm, gấp 3 lần công suất hiện nay. Đây là dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm chế biến nguyên liệu cho xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

- Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc (Grainco)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến nước dứa xuất khẩu nhập máy móc thiết bị và công nghệ của Italia tai huyện Long Khánh. Dự kiến tháng 4 năm 2002 nhà máy chạy thử. Công ty đã phát triển vùng nguyên liệu 100 ha dứa từ cuối năm 2000 và sẽ mở rộng vùng trồng dứa lên 300 ha trong năm 2001 trên địa bàn tỉnh. Phương thức đầu tư của Công ty là đầu tư vốn, giống cho dân và thu lại sản phẩm đưa vào chế biến tại nhà máy và xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

- Công ty DONAFOOD đầu tư 400 triệu đồng xây dựng 2 phân xưởng sơ chế hạt điều xuất khẩu tại 2 huyện Xuân Lộc và Tân Phú thu hút 400 lao động đồng thời ba Trung tâm sản xuất cây giống điều cao sản của công ty đã tích cực sản xuất giống cung cấp cho nông dân phát triển vườn điều cao sản có năng suất cao.

c. Tình hình thực hiện chương trình điện khí hóa:

- Công ty Điện lực Đồng Nai sau khi làm việc với UBND các Huyện về khả năng đầu tư lưới điện hạ thế  ngay sau khi ngành điện triển khai thi công đường dây trung thế và trạm biến áp, đã thống nhất khối lượng đầu tư dự kiến như sau : Đường dây trung thế : 145,21Km (3pha:99,17Km;1 pha:46,04Km); Trạm biến áp : 11.845 KVA. Tổng vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng. Hiện nay tất cả các công trình này đã triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong quý I/2002 .

- Các huyện cũng đã lập hồ sơ thiết kế hạ thế với chiều dài 170,63 km và số điện kế dự kiến lắp đặt là 15.350 điện kế ; vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng .

- Trong năm 2001, Sở Công nghiệp đã thẩm định tất cả 33 DA, trong đó có 10 dự án trung thế và trạm biến áp có chiều dài là 3,14km; 1025 KVA với tổng vốn là 1,557 tỷ đồng(nhân dân đóng góp); 03 dự án chiếu sáng có chiều dài 6 km ; 370 KVA và tổng vốn là 4,53 tỷ đồng và 20 dự án hạ thế với chiều dài 22,83km tổng vốn đầu tư 2,16 tỷ đồng(nhân dân đóng góp); lắp đặt gần 10.000 điện kế, nâng tổng số hộ có điện sử dụng trên địa bàn tỉnh là 326.400 hộ, đạt tỷ lệ 81,6% tổng số hộ, đạt mục tiêu Nghị quyết 01/NQ.TU ngày 16/01/2001 và nghị  quyết 20/2001-NQ của Hội đồng nhân tỉnh.

 2. Kết quả thực hiện các đề tài khoa học và các chương trình quy hoạch phát triển

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VII nhiệm kỳ 2001-2005 và Nghị quyết Đại hội đại biếu Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng, trong thời gian qua Sở Công nghiệp Đồng Nai đã tiến hành xây dựng các chương trình phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2001-2005 và có tính đến năm 2010. Sở đã hoàn tất xây dựng các chương trình quy hoạch phát triển, các đề tài khoa học và triển khai thực hiện gồm:

1. Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2005 có tính đến năm 2010.

2. Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển lưới điện giai đoạn 2001-2005 có tính đến năm 2010 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại quyết định số 0633/QĐ-KHĐT ngày 23/3/2001.

3. Hoàn thành xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại suất sắc mở ra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các chương trình khác của Sở.

4. Hoàn thành xây dựng Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp Điện - Điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005.

5. Hoàn  chỉnh xây dựng đề án Lộ trình tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và triển khai đề tài tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn. Cuối tháng 12/2001, Sở đã báo cáo tổng kết hoàn chỉnh đề tài.

6. Triển khai đề tài xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho công tác quản lý điều hành của Sở, hoàn thành xây dựng hệ thống và đang vận hành rút kinh nghiệm cho việc đánh giá vào đầu năm 2002.

6. Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Đồng Nai. Đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu đạt loại suất sắc và UBND tỉnh đã thông qua.

7. Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2001-2005 và có tính đến năm 2010. Đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và đang triển khai thực hiện đề án.

8. Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp giai đoạn 2001-2005.

9. Thông qua đề cương đề tài và triển khai nghiên cứu công nghệ làm giàu Kaolin phục vụ cho công nghiệp gốm sứ.

10. Xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

11. Lập đề án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình quản lý của Sở.

12. Xây dựng Chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước Đồng Nai. Chương trình này đã được UBND tỉnh họp thông qua lần cuối.

3. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước khác

a. Công tác kế hoạch và quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh

- Triển khai Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: Theo qui hoạch UBND tỉnh phê duyệt 2 cụm công nghiệp sản xuất gốm là khu vực cầu 4 Trụ, xã Tân Hạnh, Biên Hòa (30 ha), và cụm công nghiệp sản xuất gốm ở ấp Bình ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (40ha).  

- Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Luật doanh nghiệp.

- Báo cáo tình hình hoạt động, giải pháp, phương hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

- Báo các tổng kết kinh tế hợp tác và hợp tác xã công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1996-2000.

b. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

- Phối hợp các ngành và UBND Thành phố Biên Hòa khảo sát thực địa và họp bàn việc đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết việc khai thác đá ở phường Bửu Hòa và phường Tân Vạn.

- Hoàn thành việc cấp giấy phép nâng công suất mỏ đá Hóa An của Công ty CP đá Hóa An.

- Lập hồ sơ xin thỏa thuận với Bộ Công nghiệp để nâng công suất cho các mỏ đá Bửu Hòa và Tân Hạnh.

- Phối hợp cùng Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác đất trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai.

- Hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác cát chính thức cho công ty khai thác cát Đồng Nai và Công ty TNHH Trị An trên đoạn sông Đồng Nai từ ngã ba Tân Uyên đến Hiếu Liêm.

- Phối hợp cùng các ngành và UBND huyện Vĩnh Cửu, Long Thành xem xét tạm ngưng nhận hồ sơ xin khai thác tận thu ở huyện Long Thành và 2 xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

- Hoàn chỉnh việc cấp giấy phép khai thác cát cho Công ty Cát Đồng Nai trên đoạn sông từ cầu Đồng Nai đến phà Cát Lái.

- Tiến hành kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh đình chỉ các hoạt động khai thác đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và Thống Nhất để các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục sau giấy phép.

- Chỉ đạo các DN tạm ngừng việc khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến ngã ba Tân Uyên.

- Phối hợp cùng các ngành kiểm tra việc khai thác vàng ở huyện Định Quán.

- Phối hợp cùng các ngành và UBND các huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Thống Nhất và TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn.

c. Công tác quản lý kỹ thuật.

- Báo cáo tổng kết 2 năm 1999-2000 công tác AT-VSLĐ-PCCC của ngành công nghiệp thuộc Sở cho Ban chỉ đạo tuần lễ AT-VSLĐ-PCCC tỉnh Đồng Nai và báo cáo tổng kết 5 năm (1996-2000) công tác ATVSLĐ-PCCC các doanh nghiệp thuộc Sở gửi Bộ Công nghiệp.
- Kiểm tra thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại một số doanh nghiệp để chuẩn bị phối hợp kiểm định trong thời gian tới.

- Bổ sung số liệu mới nhất cho các qui hoạch ngành công nghiệp dệt may và qui hoạch ngành hóa chất trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010.

- Phối hợp với Trung tâm kiểm định khu vực II tiến hành kiểm định thiết bị ATCN tại Công ty THCB gỗ Tân Mai, Nhà máy Bao bì Biên Hòa, Công ty DONA BOCHANG, Công ty TNHH Nam Long - Long Thành.

- Tổ chức lớp học an toàn CN cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Thực hiện các công tác quản lý nhà nước chuyên ngành như quản lý môi trường, hướng dẫn ghi nhãn hiệu hàng hóa cho các DN theo quyết định 178/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các công tác chuyên môn khác... 

d. Công tác quản lý điện năng

- Đã nhận 45 biên bản vi phạm sử dụng điện do các chi nhánh điện chuyển đến. Hội đồng đã tiến hành xem xét xử lý 34 biên bản, còn tồn tại 11 biên bản do có đơn xin cứu xét đề nghị thẩm tra lại các thiết bị .

- Tham gia kiểm tra giá điện ở các khu vực còn tồn tại điện kế tổng kịp thời phát hiện các điện kế tổng có giá điện quá cao, xác định nguyên nhân để đề xuất hướng giải quyết khắc phục.

- Tiến hành công tác thanh quyết toán các công trình điện để bàn giao cho ngành điện quản lý.

- Thỏa thuận hướng tuyến và vị trí trạm 110/22KV Thống Nhất, Kiệm Tân và Nhơn Trạch.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Điện lực Đồng Nai làm việc với các huyện về việc triển khai xây dựng lưới điện hạ thế và chuẩn bị kế hoạch năm 2002.

e. Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương.

- Tổng hợp công tác qui hoạch cán bộ theo nghị quyết số 36/NQ-TU của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Đồng Nai.

- Hoàn thành công tác tổng kết thi đua khen thưởng năm 2000 của toàn Sở Công nghiệp.

- Hoàn thành việc thẩm định và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp thuộc Sở.

- Triển khai hướng dẫn sơ kết việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở theo HD 03-HD-BCHTW.

- Triển khai hướng dẫn sơ kết việc thực hiện Nghị quyết TW6 lần 2 khóa VIII.

f. Công tác thanh tra

- Tiếp tục tuyên truyền, phố biến thông tin pháp luật về khiếu nại tố cáo, quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại tố cáo. 

- Phối hợp cùng các Phòng, Ban khác trong Sở tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác đất trên địa bàn tỉnh và khai thác cát trên sông Đồng Nai và các hoạt động khác theo yêu cầu phối hợp của các phòng.

 - Thực hiện tiếp dân định kỳ thứ 2 hàng tuần để giải quyết khiếu nại của công nhân nhằm giảm bớt số lượng đơn thư phát sinh vượt cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề khiếu nại.

- Triển khai công tác chống tham nhũng theo pháp lệnh chống tham nhũng. 

phần II

phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2002

Kế hoạch năm 2002 với tư tưởng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, gắn với thị trường tiêu thụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2002 từ 15% đến 15,5% so với năm 2001. Ưu tiên đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, tăng năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao (gồm công nghệ thông tin, điện tử,...). Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều qui mô trình độ; chú trọng phát triển loại hình doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ, thu hút nhiều lao động. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động theo Luật  Doanh nghiệp. Do đó, kế hoạch năm 2002 phải đạt được các mục tiêu và thực hiện một số giải pháp như sau:

I. Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2002
Kế hoạch năm 2002: Phấn đấu giá trị SXCN (Giá CĐ 94) toàn ngành công nghiệp đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 15,51% so với năm 2000.

ĐVT: tỷ đồng

	
	Thực hiện 
	năm 2001
	Kế hoạch 
	năm 2002

	Khu vực
	GÝ¸ trị SXCN
	So với năm 2000 (%)
	GÝ¸ trị SXCN
	So với năm 2001 (%)

	Tổng số
	20.343
	113,07
	23.500
	115,51

	CN Quốc doanh TW
	4.383
	100,10
	4.500
	102,66

	CN Quốc doanh ĐP
	1.373
	124,00
	1.500
	109,25

	CN Ngoài quốc doanh
	2.497
	133,30
	3.300
	132,15

	CN Đầu tư nước ngoài
	12.090
	113,67
	14.200
	117,45


Trong đó:

1. CN Quốc doanh TW:

Phấn đấu Giá trị SXCN đạt 4.500 tỷ đồng tăng 2,66% so với năm 2001, tốc độ tăng thấp do năm 2002 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. CN quốc doanh TW có vai trò tiên phong trong việc đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm để chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. CN Quốc doanh địa phương:

Phấn đấu Giá trị SXCN đạt 1.500 tỷ đồng tăng 9,25% so với năm 2001, tốc độ tăng thấp do năm 2002 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Các doanh nghiệp quốc doanh địa phương nhìn chung trình độ kỹ thuật còn lạc hậu, thiếu vốn, thiếu thị trường, khả năng cạnh tranh kém, do đó phải đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội nhập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ các doanh nghiệp ngành cơ khí, cơ điện, sản xuất gốm mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giầy dép.

Trong đó các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp:

Năm 2002, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2001, các doanh nghiệp thuộc Sở phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu sau đây:

+ Giá trị SXCN: 451 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2001.

+ Nộp ngân sách: 7.535 triệu đồng (theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2002).

3. CN ngoài quốc doanh:

Phấn đấu Giá trị SXCN đạt 3.300 tỷ đồng tăng 32,15% so năm 2001, tốc độ tăng cao do năm 2002 sẽ có một số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chuyển sang báo cáo khu vực này. Trên cơ sở đề án thu hút vốn đầu tư của tỉnh, thực hiện khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở sản xuất với nhiều qui mô, trình độ. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, thu hút nhiều lao động. Dự kiến năm 2002 thu hút vốn đầu tư các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 250 tỷ đồng và thu hút 4.000 lao động.

4. CN đầu tư nước ngoài:

Phấn đấu Giá trị SXCN đạt 14.200 tỷ đồng tăng 17,45% so với năm 2001. Đây là khu vực chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp và có tỷ trọng giá trị sản xuất cao nhất trong ngành công nghiệp, có ý nghĩa quan trong góp phần tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn, do đó phải thu hút mạnh các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp để tăng tỷ lệ lấp đầy 10 khu công nghiệp đã qui hoạch từ 55% năm 2001 lên 67% năm 2002. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn năm 2002 thu hút vốn đầu tư trên 300 triệu USD.

ii. Một số biện pháp chủ yếu 

 1. Đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới. Các doanh nghiệp cần sớm định rõ chiến lược phát triển dài hạn trong điều kiện tham gia hội nhập quốc tế: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Hiệp định thương mại Việt-Mỹ và xa hơn nữa là tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa DNNN với mục đích phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

2. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trên địa bàn: Đầu tư  vào địa bàn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, do đó cần sớm triển khai đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005: Cải tiến các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản và hiệu quả; Ban hành các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng,...; Tăng cường hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

3. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin các khu công nghiệp đã được phê duyệt để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

4. Hỗ trợ công tác tìm kiếm thị trường cho các doanh nghiệp nhất là thị trường xuất khầu. Triển khai mạnh hơn nữa và có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuậm lợi tiếp cận thị trường thế giới.

5. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2005 nhằm công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, nâng cao đời sống nông dân để nâng cao sức mua thị trường nông thôn.
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